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Bối cảnh chung
Phát triển nông nghiệp và nông thôn luôn là mục tiêu hàng đầu của Đảng và Chính phủ.  Kể từ khi Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới những năm cuối thập niên 1980, nông thôn Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, đời sống người dân nông thôn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị ngày càng gia tăng. Nhằm thu hẹp chênh lệch về mức sống và góp phần xoá đói giảm nghèo, hiện đại hoá và công nghiệp hoá nông thôn được coi là nền tảng của quá trình phát triển nông thôn Việt Nam. Trong bối cảnh đó, chương trình mía đường của Việt Nam đã được triển khai nhằm đẩy mạnh quá trình hiện đại hoá và công nghiệp hoá nông thôn Việt Nam. Mục tiêu của Chương trình này đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam
Để triển khai chương trình mía đường, cuối năm 1994, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nghiên cứu Tổng quan phát triển mía đường đến năm 2000 và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, cho phép triển khai từ năm 1995. Mục tiêu chủ yếu của chương trình tổng quan mía đường là đến năm 2000 hoặc sau năm 2000 một vài năm, sản xuất đạt 1 triệu tấn đường, đáp ứng đủ nhu cầu đường ăn của nhân dân và các ngành công nghiệp chế biến trong nước có sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Bên cạnh đó, chương trình còn nhằm mục đích tiết kiệm chi tiêu ngoại tệ hàng trăm triệu USD mà chúng ta phải dùng để nhập khẩu đường ăn hàng năm. Như vậy, chương trình mía đường đi theo định hướng chiến lược thay thế hàng nhập khẩu.
Bên cạnh những mục tiêu lớn về kinh tế, Chương trình mía đường cũng nhằm vào các mục tiêu xã hội. Chương trình nhằm tạo việc làm cho lao động nông nghiệp và lao động công nghiệp trong các nhà máy chế biến đường, các nhà máy cơ khí đường, góp phần xoá đói và giảm nghèo cho các vùng nông thôn. Trên cơ sở đó, Chương trình mía đường nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân, nhất là nông dân ở những vùng nghèo, vùng xâu và vùng xa. Mục tiêu của chương trình là tạo ra thu nhập bình quân 15 triệu đồng/hộ cho 200,000 hộ nông nghiệp. Với những mục tiêu về xã hội, chương trình mía đường ưu tiên cho phát triển tại các vùng miền núi, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Chương trình mía đường là chương trình lớn đầu tiên cho ngành nông nghiệp theo chủ trương hiện đại hoá nông thôn. Chương trình được coi là thích hợp cho mục tiêu này vì nó bao gồm cả hai mặt cơ bản: xây dựng các nhà máy công nghiệp ở vùng nông thôn nhằm thu hút lao động dư thừa, và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung ở vùng xâu, vùng xa, vùng nghèo, những nơi đòi hỏi phải có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ các cây lương thực sang các cây công nghiệp có giá trị hàng hoá kinh tế cao hơn.
Sau 5 năm thực hiện chương trình, sản xuất đường trong nước đã tăng nhanh chóng và đến năm 2000, Việt Nam đã đạt được mục tiêu sản xuất 1 triệu tấn mía đường theo đúng thời hạn đề ra. Cũng trong năm này, lần đầu tiên sản xuất trong nước đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm trong nước. 
Tuy  nhiên, vào thời điểm đạt được mục tiêu về sản lượng ngành mía đường phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế thị trường. Hơn nữa, Việt Nam đang ngày càng tiến dần đến hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế thế giới với những cam kết về mở cửa thị trường trong nước đối với nhiều mặt hàng, trong đó có đường. Liệu ngành đường Việt Nam có đủ sức đứng vững và phát triển ổn định trước những thách thức đang và sẽ nảy sinh không? Báo cáo này nhằm mục đích cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình hiện tại của ngành công nghiệp mía đường Việt Nam. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể phần nào trả lời được câu hỏi nêu trên.
I. Sản xuất

1. Tình hình sản xuất mía
Về mặt tài nguyên tự nhiên, như khí hậu, đất đai, Việt Nam được đánh giá là nước có tiềm năng trung bình khá để phát triển mía cây. Việt nam có đủ đất đồng bằng, lượng mưa nói chung là tốt (1400 mm đến 2000 mm/ năm), nhiệt độ phù hợp, độ nắng thích hợp. Trên phạm vi cả nước, các vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là Duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng mía đường tốt và rất tốt.

Giai đoạn trước khi có chương trình mía đường (1980-1994)

Vào đầu những năm 80, diện tích mía cả nước có xu hướng tăng và đạt 162.000 ha vào năm 1984. Sau đó, diện tích mía lại giảm mà nguyên nhân chủ yếu là do giá đường thế giới giảm mạnh, đường nhập khẩu nhiều và thậm chí có lúc vượt quá nhu cầu tiêu dùng trong nước, làm giá đường trong nước giảm. Do vậy, giá mía hạ thấp theo khiến nông dân giảm diện tích trồng mía. Tốc độ phát triển mía bình quân trong 10 năm 1980-1990 là 1,77%/năm. 

Đầu thập niên 90, sản xuất mía đã được phục hồi dần và có tốc độ phát triển khá hơn giai đoạn trước, những năm 1990-1994 đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm 6.23%. Năm 1994, cả nước có 166.6 nghìn ha, tập trung chủ yếu ở các vùng: đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Duyên hải miền Trung, khu 4 cũ và Đông Nam Bộ.

Cho đến năm 1994, bộ giống mía trồng ở nước ta hầu hết là thế hệ giống mía cũ, đã thoái hoá, năng suất rất thấp. Trong suốt giai đoạn 1980-1990, năng suất mía bình quân cả nước chưa bao giờ vượt quá mức 40 tấn/ha, tốc độ tăng hàng năm thấp 0.4%. Kể từ năm 1990 đến 1994, năng suất mía trung bình cả nước có sự cải thiện đáng kể tăng từ 41,3 tấn/ha lên 45,1 tấn/ha với tốc độ tăng 2.3%. Tuy nhiên, ở những vùng đất xấu, năng suất vẫn chỉ đạt 30-32 tấn/ha. Kỹ thuật canh tác lạc hậu, trình độ thâm canh thấp, chất lượng mía kém, độ đường đạt thấp (dưới 9 CCS).

Tính chung, trong giai đoạn 1980-1990, sản lượng mía cả nước tăng thấp, bình quân 2.18%/năm. Sau đó sản lượng mía đã tăng nhanh hơn trong những năm từ 1990 đến 1994, bình quân 8.71%/năm, tuy nhiên chủ yếu nhờ tăng về diện tích hơn là năng suất. Năm 1994, sản lượng mía cả nước đạt 7,5 triệu tấn mía.
Giai đoạn từ 1995
Trong 5 năm thực hiện chương trình mía đường, diện tích và năng suất đã có tốc độ tăng nhanh hơn nhiều. Nếu như vào năm 1994 cả nước chỉ có xẫp xỉ 170 nghìn ha thì đến niên vụ mía 1999/2000, diện tích mía cả nước lến tới 344,2 nghìn ha, tăng bình quân 15,2%/năm. Trong khi đó, năng suất mía bình quân cả nước đạt 51.6 tấn/ha, tăng đáng kể so với mức xẫp xỉ 45 tấn/ha vào năm 1994. 
Nhờ sự tăng nhanh cả về năng suất và nhất là diện tích trồng mía, sản lượng mía cây tăng đột biến đạt 17,8 triệu tấn vào niên vụ 1999/2000, gấp 2.4 lần sản lượng cao nhất trước khi có chương trình mía đường. Tốc độ tăng bình quân về sản lượng đạt 18.8%/năm. So với các cây công nghiệp hàng năm khác trong cùng kỳ, tốc độ tăng sản lượng của mía cây chỉ thấp hơn đôi chút so với bông (19,7%/năm), nhưng cao hơn nhiều so với lạc (1,6%) và đậu tương (3,1%). So với các cây công nghiệp lâu năm, thì tốc độ tăng về sản lượng của mía cây cũng chỉ thấp hơn so với cà phê (22%), nhưng cao hơn nhiều so với cao su (10,8%), chè (9%).

Tuy nhiên, hai niên vụ vừa qua diện tích trồng mía có xu hướng giảm, xuống 300 nghìn ha trong năm 2000 và chỉ còn 291 nghìn ha trong niên vụ 2001/2002. Đồng thời năng suất mía cây cũng có chiều hướng giảm sút, chỉ đạt 49,8 tấn vào năm 2000 và còn 49,2 tấn/ha năm 2001. Vì vậy, tổng sản lượng mía cây cả nước đã giảm mạnh xuống xấp xỉ 15 triệu tấn năm 2000/01 và còn 14,3 triệu tấn niên vụ vừa qua.
Đồ thị 1 – Tăng trưởng về diện tích và sản lượng mía, 1994-2002
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Trên phạm vi cả nước, mía cây được trồng tập trung ở 4 vùng chính, gồm: 

· Bắc Trung Bộ với diện tích 49,9 nghìn ha (chiếm 17,1% tổng diện tích mía của cả nước). Các tỉnh có diện tích trồng mía lớn như Thanh Hoá (27,8 nghìn ha), Nghệ An (19,5 nghìn ha);
· Duyên hải Nam Trung Bộ với diện tích 53,2 nghìn ha (chiếm 18,3% tổng diện tích mía của cả nước). Các tỉnh có diện tích trồng mía lớn như Phú Yên (19,5 nghìn ha), Khánh Hoà (15,9 nghìn ha), Quảng Ngãi và Bình Định (xấp xỉ 7 nghìn ha);

· Đông Nam Bộ với diện tích 56,8 nghìn ha (chiếm 19,5%). Các tỉnh có diện tích trồng mía lớn như Tây Ninh (30,5 nghìn ha), Đồng Nai (11,8 nghìn ha);

· Đồng bằng Sông Cửu Long với diện tích 76,1 nghìn ha (chiếm 26,1%). Các tỉnh có diện tích trồng mía lớn như Long An (16,5 nghìn ha), Cần Thơ (15,4 nghìn ha), Bến Tre và Sóc Trăng (khoảng trên 12 nghìn ha) và Trà Vinh (6,9 nghìn ha).

Bên cạnh đó, Gia Lai và Đăk Lăk cũng là những tỉnh có diện tích trồng mía lớn.
Đồ thị 2 – Phân bổ các vùng trồng  mía ở Việt Nam
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ở Việt Nam, cây mía được trồng ở 3 chân ruộng chính: 
· Đất đồi và ruộng bậc thang thấp. Đất đồi dốc thường là vùng mới canh tác, được khai hoang, cày bừa theo đường cong, chia thành từng cấp.

· Ruộng trồng lúa. Chân ruộng lúa đã được canh tác không có quy hoạch gì, đặc biệt không có hệ thống tiêu nước.
· Chân ruộng thấp ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Về giống, bộ giống mía của Việt Nam nhìn chung dựa vào một số giống của các nước (Đài Loan, Trung Quốc, Cuba, Ôxtraylia, ấn độ, Pháp) và những loại giống cũ trong nước. Chỉ tính riêng trong 5 năm thực hiện chương trình mía đường, chúng ta đã nhập và thu thập trên 11.000 tấn với 20 giống mía từ các nước khác nhau.
Mía ở Việt Nam chủ yếu được trồng trên những thửa ruộng nhỏ. Hơn nữa, chỉ có ở một số vùng nhất định thì mía là cây trồng chính còn thông thường mía được trồng xen kẽ với một hay nhiều cây trồng khác. Trong một số trường hợp lúa và các cây lương thực khác được trồng xung quanh vườn mía. Nhiều ruộng trồng mía chỉ có diện tích khoảng 0,2 ha. Mặc dù cũng có một số vùng có những vườn mía rộng tới 5 ha như ở Tây Ninh, và thậm chí có một số trang trại trồng mía được đầu tư lớn rộng tới 30 ha. Trên phạm vi cả nước, nhìn chung qui mô của các hộ dân trồng mía dưới 1 ha/hộ. Vì qui mô nhỏ và đòi hỏi nhiều lao động, có thể thấy là khoảng từ 3 đến 4 người làm việc trên 1 ha trồng mía, chăm sóc và thu hoạch. Như vậy với tổng diện tích khoảng 300.000 ha mía thì có khoảng 1 triệu lao động nông nghiệp tham gia vào trồng mía.

2. Chi phí sản xuất 

Tính đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu chi tiết nào về chi phí sản xuất mía ở các vùng khác nhau trên cả nước. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình mía đường, chi phí sản xuất mía vụ 1999/2000 là khoảng 157.643 đồng/tấn. Trong đó chi phí vật chất (bao gồm giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) chiếm 43%, công lao động chăm sóc và thu hoạch chiếm trên 40%. Trong khi đó, theo Ban Vật giá Chính phủ
 thì giá thành sản xuất mía bình quân cả nước năm 1999 là khoảng 145 nghìn đ/tấn. Theo báo cáo của các nhà máy chế biến đường thì có thể thấy chi phí sản xuất mía tại các vùng khác nhau là tương đối khác nhau và năm trong khoảng từ 140 – 160 nghìn đ/tấn.
3. Các chính sách liên quan
Đối với người dân trồng mía:
· Hàng năm, nhà nước nghiên cứu và công bố giá sàn mua mía cho nông dân với chữ đường đạt 10 ccs, mua tại ruộng, làm cơ sở cho nhà máy ký hợp đồng với người nông dân, nhằm bảo vệ lợi ích của người trồng mía. Tuy nhiên, thực tế trong những năm qua giá thu mua mía biến động khá mạnh phụ thuộc chủ yếu vào quan hệ cung cầu về mía và có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng khác nhau. Duy chỉ có một số nơi, như Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đã triển khai hợp đồng tiêu thụ mía hàng năm với các hộ trồng mía vì vậy giá thu mua tương đối ổn định.
· Trong phạm vi chương trình giống quốc gia, hàng năm Nhà nước có dành một phần ngân sách để nhập khẩu giống mía chất lượng cao, trợ giá giống mía mới cho năng suất, chất lượng cao đối với các hộ nông dân trồng mía, nhằm đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Về tín dụng: 

· Các ngân hàng thương mại quốc doanh đảm bảo cung cấp đáp ứng nhu cầu vốn vay cho người trồng mía, nếu vay dưới 10 triệu đồng thì hộ nông dân không phải thế chấp tài sản, còn vay từ trên 10 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện theo quy định của ngân hàng.  
· Đối với các hộ nông dân nghèo có xác nhân của chính quyền cấp xã thì được Ngân hàn phục vụ người nghèo cho vay với lãi suất ưu đãi.

Về thuế:  Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với mía trồng trên đất có nhiều khó khăn như đất đồi, núi, mặn, phèn. 

Về khuyến nông:

· Hàng năm, nhà nước cấp kinh phí thuộc các chương trình khuyến nông để phát triển trồng mía gồm: hỗ trợ cho người trồng mía trong vùng nguyên liệu về: giống mía, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,…, chuyển giao kỹ thuật trồng mía giống mới và chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, kéo dài thời gian cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động trong năm...
· Xây dựng lực lượng khuyến nông cơ sở để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thông tin thị trường cho nông dân trồng mía.  Ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho việc tập huấn, trình diễn khuyến nông và hỗ trợ thêm một phần cho cán bộ nông vụ đi cơ sở nông thôn, nhưng không quá 1/3 lương của cán bộ nông vụ.
· Sở NN & PTNT chỉ đạo phát triển vùng mía, tập trung tuyển chọn các giống mía có năng suất và chất lượng cao thích hợp đối với từng vùng trồng mía, đảm bảo đủ nguồn cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra chất lượng giống mía để nông dân trồng.
· Các phương tiện truyền thông đại chúng: báo, đài, vô tuyến truyền hình có chương trình phổ biến tiến bộ kỹ thuật về sản xuất mía như: giống mới, kỹ thuật thâm canh mía và nhu cầu thị trường, giá cả để nông dân chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, hạ giá thành sản xuất.

Về qui hoạch đất đai: Ngay từ năm 1995, Chính phủ đã giao cho Bộ NN và PTNT cùng với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên xây dựng phát triển quy hoạch vùng mía nguyên liệu phục vụ cụ thể từng nhà máy và tiếp sau đó hàng năm, đều có sự rà soát lại quỹ đất đai của từng địa phương để UBND các cấp thông nhất chỉ đạo phát triển diện tích mía.  Trên cơ sở quy hoạch đất trồng mía của từng địa phương, các công ty mía đường thực hiện ký hợp đồng kinh tế đến từng hộ nông dân trồng mía (thu mua mía, cung ứng giống, phân bón thuốc bảo vệ thực vật).

Về cơ sở hạ tầng:

Chính phủ có chủ trương xây dựng và phát triển đường giao thông, xây dựng hệ thống thuỷ lợi để tăng cường diện tích mía được tưới, tiêu nhằm nâng cao năng suất mía; giảm chi phí vận chuyển, hạ giá thành sản phẩm. Việc làm này thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, thể hiện cụ thể như sau:

· Đầu tư của nhà nước cho cơ sở hạ tầng của các vùng nguyên liệu mía tập trung, gồm: đầu tư xây dựng đường, cầu và các công trình thuỷ lợi; đầu tư qui hoạch đất trồng mía.
· Các công ty mía đường được trích 10% giá thành nguyên liệu mía và tuỳ tình hình cụ thể từng năm của từng công ty có thể trích quỹ phát triển sản xuất của mình đưa vào xây dựng kết cấu hạ tầng.

· Các hộ nông dân trồng mía đóng góp công sức lao động để tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng.

4. Các khó khăn cản trở trong sản xuất
Thực tế cho thấy, không có hạn chế nào về mặt tự nhiên để mở rộng diện tích trồng mía. Khảo sát nhiều nơi, đất có khả năng trồng mía tốt và lao động vẫn dồi dào có thể phát triển mía được. Do vậy, việc mở rộng diện tích trồng mía thực sự chỉ bị hạn chế hay nói cách khác phụ thuộc vào giá thu mua miá và có thể là khả năng chuyên môn để đạt được năng suất cao hơn. Tức là quyết định trồng mía hoàn toàn dựa trên thu nhập của người dân trên một đơn vị diện tích. Về mặt kinh tế, cho thấy cung của mía có độ co giãn theo giá khá cao, tức là mức độ sản xuất mía dễ bị tác động bởi giá và năng suất mía so sánh với các cây trồng khác. 
Tuy nhiên, trong những năm qua các vùng nguyên liệu phát triển còn mang nhiều yếu tố tự phát, không gắn chặt với việc xây dựng các nhà máy chế biến đường. Thực tế cho thấy, khi lập dự án, các địa phương đã có quyết định phê duyệt quy hoạch, phân định phạm vi, ranh giới vùng nguyên liệu cho từng nhà máy đường, nhưng khi triển khai đã không thực hiện đúng. Do vậy, tình trạng thừa và thiếu mía đã diễn ra ở nhiều vùng khác nhau trên cả nước. Tại một số địa phương, diện tích mía trong và ngoài vùng nguyên liệu của nhà máy quá nhiều, vượt xa khả năng chế biến của nhà máy gây nên tình trạng thừa mía. Đơn cử, ở tỉnh Bến Tre khi công suất nhà máy chế biến đường chỉ đạt 1.500 tấn mía/ngày, chỉ đủ khả năng chế biến cho một huyện Ba Tri với diện tích hơn 4.000 ha chứ chưa nối đến các huyện khác trong tỉnh, khi đó tỉnh lại quy hoạch mở rộng vùng mía ra các huyện như Mỏ Cày, Giồng Trôm, Châu Thành với diện tích 8.000 ha. Ngược lại, tỉnh Tây Ninh với tổng công suất của 3 nhà máy đường quá lớn là 12.500 TMN, trong khi đó vùng nguyên liệu chỉ có hơn 33.000 ha không đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu chế biến suốt cả mùa vụ của 3 nhà máy. Nên vào vụ 3 nhà máy phải chia nhau kiếm đủ mía hoạt động, nhà máy có công suất nhỏ như nhà máy đường Biên Hoà 2, công ty đường Tây Ninh vào vụ sớm hơn và kết thúc trễ hơn 1 tháng, nhà máy Bourbon chờ thu hoạch rộ thì đưa vào hoạt động để có đủ nguòn nguyên liệu chế biến và kết thúc mùa vụ sớm hơn 1 tháng so với các nhà máy khác.
Công tác nghiên cứu khoa học về tuyển chọn, phát triển giống còn hạn chế cả về cán bộ  nghiên cứu và ngân sách nghiên cứu. Vốn đầu tư cho nghiên cứu chỉ bằng 0,03% giá trị mía sản xuất, thấp hơn 20-30 lần mức đầu tư của khu vực và thế giới (các nước đầu tư cho nghiên cứu 0,5-1% giá trị mía sản xuất được). Tập đoàn mía giống mới, thích hợp cho từng vùng nguyên liệu chưa xác định rõ. Diện tích giống mía mới, có thể rải vụ chiếm tỷ lệ thấp.
Thực tế sản xuất cho thấy do điều kiện khí hậu, thời tiết nước ta thời gian thích hợp để mía giữ được chất lượng (từ 8-10 CCS trở lên) chỉ trong khoảng 100-120 ngày/vụ (nếu không có giống mía rải vụ).

Kỹ thuật canh tác, thâm canh, chăm sóc, đặc biệt tưới chưa được chú trọng đúng mức, diện tích mía được tưới chiếm tỷ lệ rất thấp (mặc dù có tăng đôi chút từ 8% trước đây lên 10% trong niên vụ 2001/02), mức đầu tư phân bón chỉ đạt 50-60% so với quy trình.

Với đặc điểm của chương trình mía đường là nhằm xoá đói giảm nghèo ở những địa phương có điều kiện khi hậu và đất đai khắc nghiệt do vậy hầu hết đất trồng mía là đất xấu, chua, phèn, chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai như hạn hán, lũ, bão…Chính vì thế, rất khó để nhanh chóng cải thiện năng suất mía cây.
5. Đánh giá lợi thế cạnh tranh của mía cây
Năng suất mía cây và năng suất đường trên một đơn vị diện tích là những chỉ số quan trọng về hiệu quả và chi phí sản xuất của các hộ nông dân trồng mía. Trước khi Việt Nam thực hiện chương trình 1 triệu tấn đường, năng suất của mía cây chỉ đạt khoảng 45 tấn/ha (năm 1994). Sau hơn 5 năm, năng suất mía bình quân của cả nước đã đạt mức khoảng 50 tấn/ha và ở những vùng mía nguyên liệu tập trung cho các nhà máy chế biến đường thì có thể đạt tới 55 tấn/ha. Thậm chí vùng mía nguyên liệu của một số nhà máy đường đã đạt được năng suất tới 80 tấn/ha trên một phạm vi đất trồng mía đáng kể. Dù vậy, năng suất mía và năng suất đường bình quân của Việt Nam vẫn còn thấp so với mức bình quân trên toàn thế giới. 
Mặc dù tốc độ tăng năng suất mía trong mười năm qua của Việt Nam đạt mức 2,3%/năm (so với mức bình quân của thế giới là 0,8%/năm) nhưng vì xuất phát điểm của chúng ta quá thấp so vậy năng suất mía bình quân của Việt Nam còn kém xa so với các nước trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Năm 2000, năng suất bình quân của Việt Nam đạt mức cao nhất là 50,8 tấn/ha, trong khi đó năng suất trung bình của Trung Quốc và ấn Độ là 75-76 tấn/ha, Philippine 73,4 tấn/ha, Indonesia 62,9 tấn/ha, và thấp hơn cả Thái Lan 55,5 tấn/ha. Đối với các nước sản xuất đường mía lớn trên thế giới như Ôxtrâylia đạt 93 tấn/ha, Brazil trên 85 tấn/ha.
 
Bảng 1  -  Năng suất và sản lượng mía đường của một số nước 1990-2000

§/vÞ : n/suÊt: kg/ha, S/l­îng: ngàn tÊn

	Tên nư​ớc
 
	Năm 1990
	Năm 2000
	Tốc độ tăng trư​ởng BQ (1990-2000)

	
	NsuÊt
	Sl­îng
	NsuÊt
	Sl­îng
	NsuÊt
	Sl­îng

	  Trung Quốc
	58889
	63451
	76113
	79766
	3,0
	2,7

	  ấn Độ
	65592
	225569
	75024
	315100
	1,4
	3,7

	  Indonesia
	81100
	27979
	62941
	21400
	-2,3
	-2,2

	  Philippines
	80031
	25482
	73427
	26287
	-0,4
	0,6

	  Thái lan
	48894
	33561
	55483
	51210
	1,9
	5,4

	  Việt Nam
	41329
	5397
	50857
	17800
	2,2
	13,5

	Thế giới
	61628
	1052625
	66609
	1271150
	0,8
	2,0


Năng suất mía của Việt Nam còn thấp là một trong những nguyên nhân chính làm cho chi phí sản xuất mía của Việt Nam còn tương đối cao. Với giá bán mía cây bình quân năm 2000 khoảng 196 đồng/kg, và giá thành sản xuất mía bình quân khoảng 158 đ/kg nhìn chung người trồng mía vẫn có lãi tuy nhiên không cao chỉ khoảng 38 đồng/kg. Như vậy, bình quân trên một ha đất trồng mía người dân chỉ thu được lợi nhuận khoảng 1,9 triệu trên mức tổng doanh thu là xấp xỉ 10 triệu đồng/ha. Đây là  mức thu nhập tương đối khá so với một số cây trồng thay thế khác. Mặc dù vậy, người dân trồng mía phải chịu rủi ro cao hơn. trong những năm vừa qua giá mía biến động khá lớn, có thời điểm gia mía giảm xuống chỉ còn dưới 100 nghìn đồng/tấn làm cho người trồng mía lao đao. Thậm chí trong năm 1999 có nơi giá thu mía thấp hơn cả chi phí thuê lao động chặt mía khiến người trồng mía phải cay đắng nhìn  cây mía chết khô mà không thu hoạch. 
Bên cạnh đó, chất lượng mía của Việt Nam cũng khá thấp và đáng lo ngại hơn cả là có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Chữ đường trong mía bình quân chỉ đạt khoảng 9 CCS, trong khi thế giới hiện đang đạt mức 12-13 CCS. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chế biến và giá thành sản xuất đường. Đơn cử, nếu chất lượng mía càng thấp thì để sản xuất 1 đường chúng ta phải ép nhiều lượng mía hơn và do vậy sẽ làm tăng đáng kể các chi phí có liên quan như phí vận chuyển (chiếm một tỷ lệ tương đối lớn trong chi phí sản xuất đường ở Việt Nam).
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II. Kênh Marketting sơ cấp
1. Mô tả kênh tiêu thụ mía ở Việt Nam 
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Mía cây ở Việt Nam được cung cấp cho chế biến đường (công nghiệp và thủ công), để tiêu dùng trực tiếp (ăn, ép nước uống), và để làm giống. Trong đó, sản lượng mía ép công nghiệp (đi theo kênh từ hộ nông dân đến các nhà máy chế biến đường) chiếm khoảng 50% tổng sản lượng mía hàng năm. Theo ước tính của các chuyên gia, lượng mía ép thủ công (đi theo kênh từ hộ nông dân đến các lò, xưởng luyện đường thủ công) chiếm khoảng 31% tổng sản lượng mía. Lượng mía được sử dụng làm giống chiếm khoảng 5.5-6% tổng sản lượng mía. Như vậy, số còn lại chiếm khoảng 13-13,5% chủ yếu dùng để ăn trực tiếp.
Nhà máy chế biến đường thường ký hợp đồng thu mua mía với các hộ nông dân, nhất là những nông dân ở khu vực quanh nhà máy, hay còn gọi là vùng nguyên liệu mía tập trung. Tính đến nay, vùng nguyên liệu mía tập trung của các nhà máy có tổng diện tích là xấp xỉ 250 nghìn ha. Trong số đó, diện tích mía được ký hợp đồng đầu tư trực tiếp với các nhà máy chế biến đường lên tới 173 nghìn ha, chiếm xấp xỉ 70% diện tích mía đứng trong vùng qui hoạch cho các nhà máy. Như vậy, có thể thấy được hình thức hợp đồng đầu tư – thu mua mía giữa các nhà máy và người dân trồng mía là rất phổ biến. Còn lại lượng mía thu mua thông qua trung gian hoặc do các hộ trồng mía tự mang đến bán cho nhà máy chỉ chiếm phần nhỏ, khoảng 30%.
2. Công nghiệp chế biến đường

Trước năm 1995

Tính đến năm 1994, cả nước có 12 nhà máy chế biến đường công nghiệp với tổng công suất chế biến đường công nghiệp chỉ có 10.300 TMN (tấn mía/ngày). Một số nhà máy có công suất 1500-2000 TMN do Trung ương quản lý như Lam Sơn, Quảng Ngãi, Hiệp Hoà, Bình Dương, La Ngà có máy móc thiết bị tương đối hiện đại. Tuy nhiên do vùng nguyên liệu chưa được xây dựng đáp ứng đủ mía cho nhà máy, nên hầu hết các nhà máy chỉ huy động công suất ép dưới 70%. Những nhà công suất nhỏ (dưới 1000 TMN) do địa phương quản lý, công suất ép huy động được rất thấp, như nhà máy Việt Trì, Vạn Điểm, Vĩnh Trụ công suất ép thực tế chỉ đạt dưới 30%. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do máy móc thiết bị đã quá cũ, lạc hậu, thiết bị thay thế thiếu đồng bộ; không có vùng nguyên liệu ổn định, phải thu gom nguyên liệu ở xa, nên nhiều nhà máy thường xuyên thiếu nguyên liệu, giá nguyên liệu cao, dẫn đến giá thành đường sản xuất rất cao.

Các nhà máy chế biến ép được 1,3 triệu tấn mía (khoảng 20% sản lượng mía cả vụ) và sản xuất được gần 100.000 tấn đường. Các cơ sở thủ công ép được 3,7 triệu tấn mía và sản xuất được 170.000 tấn đường (qui về đường trắng loại 1-RS). Như vậy, đến năm 1994, cả nước sản xuất được khoảng 270.000 tấn đường.
Tình hình kể từ năm 1995

Kể từ khi thực hiện chương trình mía đường vào năm 1995, số lượng các nhà máy chế biến đượng tăng lên một cách nhanh chóng, cụ thể như sau:

· Vụ 1994/95: 5 nhà máy mở rộng, với công suất mở rộng là 2.400 TMN;

· Vụ 1995/96: 2 nhà máy, công suất 2.500 TMN;

· Vụ 1996/97: 10 nhà máy, công suất 17.400 TMN;

· Vụ 1997/98: 11 nhà máy, công suất 19.200 TMN;

· Vụ 1998/99: 6 nhà máy mới và 1 nhà máy mở rộng, công suất 17.250 TMN;

· Vụ 1999/2000: 2 nhà máy mới và 1 nhà máy mở rộng, công suất 5.000 TMN;

· Vụ 2000/01: 1 nhà máy mới và 1 nhà máy mở rộng, công suất 4.150 TMN;
· Niên vụ 2001/02, Chính phủ đã quyết định cho 3 nhà máy bao gồm Sóc Trăng, Bến Tre, Vị Thanh mở rộng công suất lên 1.500 TMN.

Như vậy, tính đến niên vụ mía đường 2001/02 cả nước có 44 nhà máy có tổng công suất thiết kế là 82.950 TMN, với công suất thiết kế bình quân đạt xấp xỉ 1900 TMN/nhà máy. Bên cạnh sự gia tăng về số lượng nhà máy, có thể dễ dàng nhận thấy qui mô bình quân của các nhà máy mới (hoặc mở rộng) cũng có sự thay đổi đáng kể từ mức 480 TMN/nhà máy niên vụ 1995/96 lên mức 1885 TMN/nhà máy như hiện nay.

Các nhà máy chế biến đường có nhiều qui mô khác nhau, chủ yếu sản xuất 2 sản phẩm chính là đường trắng và đường tinh luyện. Một số nhà máy có sản xuất đường thô nhưng chỉ là sản phẩm trung gian được dùng làm nguyên liệu để chế biến đường tinh luyện.

Trong niên vụ 2001-2002, các nhà máy công nghiệp tiêu thụ khoảng 8,5 triệu tấn mía cây. Tổng lượng đường công nghiệp đạt mức 773 nghìn tấn, với cơ cấu sản phẩm gồm 305 nghìn tấn đường tinh luyện RE (xấp xỉ 40%) và 468 nghìn tấn đường các loại (chủ yếu là đường trắng). Như vậy, có thể thấy sản lượng đường công nghiệp trong những năm qua tăng rất nhanh. Sản lượng đường công nghiệp trong giai đoạn 1994-2002 đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm lên tới 33,9%, tuy nhiên phần lớn tăng trưởng sản lượng đường công nghiệp diễn ra trong giai đoạn 1995-2000 với tốc độ tăng trưởng bình quân 50%/năm. Trong hai niên vụ vừa qua, sản lượng đường công nghiệp tăng không đáng kể từ mức 764 nghìn tấn niên vụ 1999/2000, giảm xuống còn 650 nghìn tấn niên vụ 2000/01 và phục hồi lại mức 773 nghìn tấn niên vụ 2001/02.
Đồ thị 3– Tăng trưởng của ngành công nghiệp mía đường Việt Nam, 1994-2002
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Theo ước tính, trung bình mỗi nhà máy chế biến đường sử dụng khoảng 400 công nhân lao động như vậy toàn ngành đường (trên 40 nhà máy) có khoảng 17000 công nhân. Bên cạnh đó để vận chuyển gần 9 triệu tấn mía từ vườn mía đến cổng nhà máy (nhiều trường hợp xa tới hơn 100 km) và trung bình mỗi người có thể chuyên trở được khoảng 4000 tấn mía/năm như vậy có khoảng 2000 lao động công nghiệp tham gia vào vận chuyển mía. Tổng cộng toàn bộ ngành chế biến mía đường của Việt Nam sử dụng khoảng 20.000 công nhân lao động
. 

Ngành công nghiệp chế biến đường là một ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Theo bình quân, suất đầu tư bình quân cho 1 tấn công suất là 121.3 triệu đồng, tương đương với 8.700 USD/tấn công suất (TMN). Mặc dù đây là mức khá thấp so với suất đầu tư trung bình của thế giới (từ 10.000 - 14.000 USD/TMN). Suất đầu tư thấp nhất là đối với các nhà máy chế biến dùng công nghệ đơn giảm của Trung Quốc: khoảng 6.700 USD/TMN. Suất đầu tư là cao nhất đối với nhà máy Tate&Lyle tại Nghệ An sử dụng công nghệ tiến tiến của Anh: 14.200 USD/TMN. Trong chi phí này có cả phần xây dựng cơ bản và thiết bị trong nước chiếm khoảng 40% tổng chi phí. 

Tính đến năm 2000, tổng vốn đầu tư của toàn bộ chương trình mía đường đạt 9.505,5 tỉ đồng (khoảng trên 700 triệu USD) không kể vốn đầu tư cho vùng nguyên liệu, trong đó vốn nước ngoài là 470 triệu USD, chiếm 67% tổng số vốn đầu tư. Riêng vốn vay mua thiết bị của Trung Quốc là 76,5 triệu USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư. Toàn bộ nguồn vốn đầu tư cho các nhà máy là vốn vay trong nước và vốn nước ngoài. 

Khoảng 67% công suất thiết kế là sử dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến của các nước Anh, Pháp và Ôxtrâylia, chủ yếu áp dụng tại các nhà máy có qui mô lớn và vừa (trên 1500 TMN). Phần còn lại 33% của công suất thiết kế là sử dụng công nghệ và thiết bị giản đơn của Trung Quốc và ấn Độ, chủ yếu áp dụng ở các nhà máy chế biến loại nhỏ.

Phần lớn các nhà máy là thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước với công suất chiếm 65,4% tổng công suất thiết kế của toàn ngành mía đường. Trong đó 15 nhà máy là doanh nghiệp trung ương, với công suất thiết kế bình quân 1.920 TMN/nhà máy, và 23 nhà máy thuộc địa phương với công suất thiết kế bình quân 980 TMN/nhà máy. Trong số các doanh nghiệp chế biến đường thuộc sở hữu nhà nước, gần đây đã có một số doanh nghiệp được cổ phẩn hoá như Công ty cổn phần mía đường Lam Sơn, Công ty đường Biên Hoà. Còn lại 6 nhà máy chế biến lớn với công suất bình quân 4.500 TMN do 100% vốn đầu tư nước ngoài hay thuộc liên doanh.

Đứng về hiệu suất tận dụng thì tỷ lệ sử dụng công suất thiết kế đã tăng từ chỉ khoảng 50% niên vụ 1997/98, lên mức 64% công suất thiết kế niên vụ 1998/99 và đạt mức đỉnh cao 80% vụ mía đường 1999/2000, tuy nhiên trong những vụ vừa qua đã giảm xuống còn khoảng 70%.
Cơ sở sản xuất tiểu thủ công


Bên cạnh một ngành mía đường công nghiệp với 44 nhà máy, Việt Nam còn hệ thống các xưởng sản xuất đường thủ công có mặt ở khắp nơi, đặc biệt tập trung ở miền Nam. Trong hơn 5 năm qua, sản xuất đường thủ công tương đối ổn định khoảng từ 200 đến 260 nghìn tấn (qui đường trắng) hàng năm. Trong hai vụ mía đường vừa qua, các lò đường thủ công hoạt động mạnh. Sản lượng đường thủ công đạt mức kỷ lục 300.000 tấn. Sản phẩm đường thủ công rất đa dạng, gồm: đường bát, đường phèn, đường vàng ly tâm, đường trắng ly tâm, đường mặt....

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện nay Việt Nam có khoảng 8400 các xưởng sản xuất đường thủ công. Như vậy, trung bình mỗi xưởng có khả năng ép khoảng 650 đến 700 tấn mía/năm, hay 6-7 TMN. Tổng công suất thực tế của hoạt động sản xuất đường tiểu thủ công vào khoảng 60.000 TMN, với thời gian hoạt động từ 12 đến 13 tiếng/ngày.
Các tỉnh có sản lượng đường thủ công lớn là: Phú Yên, Khánh Hoà, Bến Tre, Trà vinh, Cần thơ và Sóc trăng. Như vậy, sản xuất đường thủ công tập trung chủ yếu là ĐBSCL và một số tỉnh miền Trung.

Mặc dù công suất ép mía thấp, nhưng hoạt động sản xuất đường tiểu thủ công có một số yếu tố thuận lợi như mức đầu tư thấp và hơn nữa chỉ phải chịu mức thuế thấp hơn. Do vậy, các cơ sở thủ công có thể phần nào cạnh tranh trực tiếp với các nhà máy đường công nghiệp. Nhược điểm cơ bản của các xưởng chế biến thủ công là tỷ lệ tiêu hao rất lớn: khoảng 20-24 mía/1 đường, gấp đôi so với các nhà máy chế biến đường công nghiệp.
Trong niên vụ 1999/2000, nước ta sản xuất được 1.014.000 tấn đường, lần đầu tiên vượt mức 1 triệu tấn đường. Trong đó đường trắng có 474.000 tấn (chiếm 46,7%), đường luyện 290.000 tấn (28,6%) và đường thủ công 250.000 tấn (chiếm 24,7%). Trong niên vụ 2001/02, tổng sản lượng đường cả nước đạt 1.073 nghìn tấn, tăng 59 nghìn tấn hay 5,8% so với niên vụ trước đó. Trong đó, đường công nghiệp đạt 773 nghìn tấn, chiếm xấp xỉ 72%. Tổng lượng đường thủ công ước tính là 300 nghìn tấn, chiếm 28% tổng sản lượng đường cả nước. 
3. Các chính sách liên quan

Các công cụ chủ yếu trong chính sách đối với ngành mía đường của Việt Nam bao gồm:

· Các bảo hộ về thương mại nhằm bảo vệ ngành mía đường khỏi cạnh tranh của đường quốc tế có giá rẻ, nâng cao giá bán đường trong nước so với giá thế giới;

· Vai trò của Chính phủ trong việc tìm nguồn vốn, hỗ trợ, bảo lãnh và phân bổ các khoản vay tín dụng đầu tư cho các nhà máy và vốn lưu động cho các nhà máy đường thuộc doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương quản lý;

· Vai trò của Chính phủ trong việc hỗ trợ các nhà máy đường gặp khó khăn về tài chính;

Trong các chính sách nói trên đối với ngành mía đường thì hai chính sách có tác động lớn nhất đối với ngành mía đường là chính sách thương mại và chính sách tín dụng đầu tư sẽ được xem xét kỹ sau đây.

Về đất đai

Các cơ sở chế biến đường được nhà nước giao hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà máy chế biến đường. Để tạo điều kiện cho các nhà máy chế biến, nhà nước xây dựng các cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nhà nước miễn giảm thuế sử dụng đất đối với các cơ sở chế biến đầu tư vào các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn được miễn giảm 50% thuế sử dụng đất từ 7 năm đến 10 năm tính từ khi giao đất và đối với vùng đặc biệt khó khăn thì được miễn giảm 100% thuế sử dụng đất từ 11-15 năm và thậm chí có thể được xem xét miễn giảm thuế sử dụng đất suốt cả thời kỳ thực hiện dự án.

Chính sách thương mại

Kể từ năm 1986, Việt Nam đã thực hiện chủ trương mở cửa để tăng cường hội nhập của nền kinh tế đất nước và đẩy mạnh tự do hoá thị trường trong nước. Trong đó, nông nghiệp là một lĩnh vực được mở cửa tương đối toàn diện nhằm giảm bớt các can thiệp hành chính của nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

Mặc dù vậy trong năm 1997, Chính phủ đã cấm nhập khẩu đường để thúc đẩy sản xuất đường trong nước. Những năm tiếp theo, đường nằm trong danh sách một số ít sản phẩm thiết yếu được quản lý chặt chẽ việc xuất nhập khẩu để cân đối nền kinh tế. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Thương mại chịu trách nhiệm cân đối cung cầu. Như vậy, Chính phủ chỉ cho phép nhập khẩu đường trong trường hợp cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 về cơ chế quản lý xuất nhập khẩu trong giai đoạn 2001/05, theo đó Việt Nam đã bãi bỏ cơ chế quản lý bằng hạn ngạch và đầu mối xuất nhập khẩu đối với hầu hết các mặt hàng, bao gồm cả luá gạo. Như vậy, chỉ còn đường ăn là mặt hàng nông sản duy nhất vẫn bị chịu các hạn chế về sản lượng và đòi hỏi giấy phép của doanh nghiệp khi tiến hành các hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn áp dụng mức thuế nhập khẩu tương đối cao đối với các loại đường khác nhau. Theo đó, mức thuế nhập khẩu áp dụng đối với đường trắng, đường tinh luyện đã tăng đáng kể từ mức 10% thuế ưu đãi (20%: mức thuế phổ thông) lên 40% (60% đối với mức thuế phổ thông). Tương tự đối với đường thô, mức thuế nhập khẩu ưu đãi cũng tăng từ 3% lên mức 30% những năm gần đây.

Bảng 2  - Thuế nhập khẩu đường theo các năm (%)

	Có hiệu lực từ
	Đường thô
	Đường trắng và tinh luyện

	
	Ưu đãi
	Thông thường
	Ưu đãi
	Thông thường

	01/2/88
	
	
	10
	20

	01/4/89
	5
	10
	10
	20

	01/1/90
	3
	7
	10
	20

	01/4/92
	
	10
	
	20

	01/5/93
	
	30
	
	35

	01/7/94
	
	20
	
	20

	01/1/95
	
	10
	
	20

	20/12/95
	
	25
	
	35

	10/12/98
	
	30
	
	40

	01/2/99
	30
	45
	40
	60


Trong phạm vi cam kết đối với Khu vực mậu dịch tự do ASEAN, Việt Nam cũng đưa đường vào danh mục các mặt hàng nông sản chưa chế biến nhạy cảm. Theo lịch trình giảm thuế đối với ngành đường theo CEPT/AFTA, thuế suất nhập khẩu đường của Việt Nam sẽ bắt đầu giảm từ năm 2006 và đến năm 2010 xuống chỉ còn 5%.

Các ưu đãi về tín dụng và vốn

Các nhà máy chế biến đường được quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển quốc gia cho vay tín dụng trung hạn và dài hạn hoặc được trợ cấp một phần lãi suất tiền vay của các tổ chức tín dụng khác.

Các nhà máy chế biến đường được vay Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển quốc gia vốn vay ưu đãi và được đáp ứng từ 50% đến 70% số vốn đầu tư. Các nhà máy chế biến được Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển quốc gia cho vay ưu đãi về lãi suất và doanh số vay thời hạn vay từ 12-15 năm và thời gian ân hạn từ 5-7 năm đối với nguồn vốn trong nước và nguồn vốn từ Ngân hàng Phát triển châu á (ADB).

Nhà nước đã thực hiện điều chỉnh thời gian vay vốn (theo Quyết định 5247/TC-ĐTPT) như sau. Đối với vốn vay nguồn tín dụng đầu tư theo kế hoạch nhà nước và Quý Hỗ trợ đầu tư, thời gian vay tối đa không quá 12 năm, trong đó có 5 năm ân hạn (thời gian trả nợ gốc không quá 7 năm). Đối với vốn vay từ nguồn của ADB (được nhà nước đứng ra bảo lãnh), thời gian cho vay tối đa không quá 15 năm, trong đó có 7 năm ân hạn. Đối với nguồn vốn vay thương mại của các ngân hàng trong nước, trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ chi bù chênh lệch giữa lãi suất tiền vay thương mại với lãi suất ưu đãi đối với các khoảng vốn vay đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong dự toán chi ngân sách năm 2000 là 25 tỷ đồng. Thực tế trong năm 2000, Bộ tài chính đã thẩm định và cấp hỗ trợ cho các nhà máy đường với số tiền là 27 tỷ đồng. 

Đối với vốn lưu động, trong vụ mía năm 2000/01, Bộ tài chính đã cấp bổ sung vốn lưu động 50 tỷ đồng, trong đó cho doanh nghiệp trung ương quản lý là 30 tỷ đồng, và doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý là 20 tỷ đồng.

Hơn nữa, các nhà máy chế biến đường còn được hỗ trợ chênh lệch tỷ giá của giá trị thiết bị nhập ngoại do biến động tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Trong năm 2000, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong dự toán chi ngân sách năm 2000 là 75 tỷ đồng. Thực tế đến hết năm 2000, có 19 doanh nghiệp có phát sinh chênh lệch tỷ giá ngoại tệ nhập khẩu thiết bị, trong đó chỉ mới có 12 doanh nghiệp đảm bảo đủ hồ sơ theo qui định cảu Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã tạm thời cấp hỗ trợ 50% (khoảng 37,4 tỷ đồng) cho các doanh nghiệp đã đủ hồ sơ.

Thêm vào đó, các nhà máy đường cũng đã được giảm 50% thuế GTGT đối với sản phẩm đường trong 2 năm 1999 và 2000. Thực tế đến tháng 6 năm 2001, số tiền thuế của 26 nhà máy đường được giải quyết giảm là 131,7 tỷ đồng. Đồng thời đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, các nhà máy chế biến đường đầu tư tại vùng khó khăn thì chỉ phải chịu mức thuế suất 20%, đối với vùng đặc biệt khó khăn thì chịu thuế suất 15% so với mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp thông thường là 25%. 

4. Chi phí sản xuất đường

Chữ đường thấp, giá nguyên liệu cao, tỷ lệ tận dụng công suất thấp, hiệu suất thu hồi đường còn hạn chế, khấu hao lớn, những yếu tố đó đã khiến chi phí sản xuất đường của các nhà máy Việt Nam ở mức khá cao. 
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, chi phí sản xuất đường trắng bình quân của ngành đường Việt Nam trong những năm qua như sau:

Bảng 3 – Chi phí sản xuất đường trắng bình quân ở Việt Nam

	Niên vụ
	1997/98
	1998/99
	1999/00
	2000/01
	2001/02
	Bình quân

	Giá thành (đ/kg)
	4,948
	5,390
	4,100
	4,500
	5,400
	4,868

	Giá thành (USD/tấn)
	367
	386
	283
	298
	351
	337


Như vậy, chúng ta có thể thấy được là giá thành sản xuất đường ở Việt Nam có sự cải thiện đáng kể từ mức trên 350 USD/tấn trong những niên vụ trước đây, xuống mức dưới 300 USD/tấn trong hai niên vụ 1999/2000 và 2000/2001. Tuy nhiên, trong niên vụ vừa qua thì giá thành sản xuất đường lại tăng trở lại mức trên 350 USD/tấn chủ yếu là do giá thu mua mía nguyên liệu tăng cao. Tính bình quân, trong vòng 5 năm trở lại đây giá thành sản xuất đường trắng chưa tính thuế của Việt Nam là khoảng 4,900 đ/kg hay 337 USD/tấn.
Nhìn vào cơ cấu chi phí sản xuất đường ở Việt Nam, chúng ta thấy chi phí nguyên liệu mía chiếm một tỷ trọng rất lớn xấp xỉ 60%. Tỷ trọng này cũng tương đối khác nhau giữa các nhà máy, có nhà máy lên đến 75-80% do giá thành thu mua mía quá cao lại phải vận chuyển qua một cự ly dài. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy chi phí khấu hao là khoản mục chi phí có tỷ trọng lớn thứ hai. Trong tổng số 44 nhà máy thì có đến trên 30 nhà máy là được xây dựng mới hoàn toàn trong vòng 4-5 năm trở lại đây. Do vậy, chi phí khấu hao của những nhà máy này là rất lớn. 

Đồ thị 4 – Cơ cấu chi phí sản xuất đường trắng
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5. Đánh giá lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến đường

Qui mô của các nhà máy là chỉ số rất quan trọng về chi phí chế biến đường bởi vì trong ngành mía đường trên toàn thế giới, tính kinh tế của qui mô nhà máy đường là rất đáng kể. Thông thường, những nước sản xuất đường lớn trên thế giới có qui mô nhà máy bình quân ở mức 7,000 TMN, thậm chí đối với các nước như Ôxtrâylia, Brazil và Thái Lan thì qui mô nhà máy là trên 12.000 TMN. Trong khi đó, bình quân các nhà máy đường của Việt Nam có qui mô khoảng 1.900 TMN. Mặc dù Việt Nam cũng có 6 nhà máy chế biến đường có công suất tương đối lớn (trên 6.000 TMN). Theo các chuyên gia của CIE, thì với qui mô như vậy chi phí sản xuất đường của Việt Nam sẽ luôn cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất đường của các nước nói trên khoảng 50%.

Hiệu suất thu hồi đường của các nhà máy cũng còn khá khiêm tốn ở mức 80-82%. Đây là mức xấp xỉ bình quân của thế giới tuy nhiên vẫn còn thấp hơn nhiều so với tuỷ lệ thu hồi của nước cao nhất là Ôxtrâylia – 92%. Do hiệu suất thu hồi đường thấp, chất lượng mía hạn chế nên tỷ lệ mía/đường của Việt Nam là tương đối cao. Nếu so với Ôxtrâlia thì Việt Nam cần một lượng mía gấp đôi để sản xuất 1 tấn đường. Đồng thời, tỷ lệ mía/đường ở Việt Nam cho thấy phụ thuộc cả vào qui mô của nhà máy. Điều đó có nghĩa là đối với các nhà máy có qui mô càng lớn thì hoạt động có hiệu quả hơn với tỷ lệ mía/đường thấp hơn.

Tỷ lệ tiêu hao mía đường của các nhà máy chế biến đường công nghiệp đã có sự cải thiện phần nào nhưng vẫn còn khá cao từ mức 13 mía/1 đường trước khi thực hiện chương trình mía đường nay xuống còn khoảng 11 mía/1 đường niên vụ vừa qua 2000/01 (niên vụ 1997/98: 11,8; 1998/99: 11,9; 1999/2000: 11,5 và 2000/01: 11,1).

Một trong những yếu tố tác động nhiều đến giá thành sản xuất đường của Việt Nam là tỷ lệ tận dụng công suất thiết kế. Do cung cấp nguyên liệu không ổn định, nên các nhà máy hoạt động không hết công suất. Mặc dù tỷ lệ tận dụng công suất đã có sự cải thiện đáng kể từ khi bắt đầu thực hiện chương trình mía đường từ mức 50% năm 1995 lên mức 80% năm 2000 mặc dù vậy vụ mía vừa qua giảm đôi chút xuống còn 74%. Bên cạnh đó, vẫn còn có một số nhà máy do không đủ vùng nguyên liệu mía nên chỉ vận hành ở mức dưới 40% công suất thiết kế. Đơn cử, trong niên vụ 1999/2000 trong số 42 nhà máy hoạt động thì chỉ có 26 nhà máy đạt công suất từ 80% trở lên, 9 nhà máy đạt từ 50-80% công suất thiết kế. Bên cạnh đó có 7 nhà máy vận hành dưới 50% công suất, gồm Thới bình (11,7%), Quảng bình (18,6%), Linh cảm (19,6%), KCP-Thừa thiên Huế (20,9%), Tate & Lyle (35,9%) và một số nhà máy khác. Trong niên vụ vừa qua, số nhà máy hoạt động dưới 50% công suất thiết kế tăng lên 14.

Đồng thời, do quá trình qui hoạch chưa hoàn toàn hợp lý nên nhiều nhà máy chế biến nằm ở khá xa vùng nguyên liệu có nơi tới trên 100km, điều đó dẫn tới chi phí marketing và vận chuyển từ đồi mía đến nhà máy là tương đối cao, chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng giá thành sản xuất đường.

Khí hậu và chữ đường của mía là những yếu tố chính ảnh hưởng đến thời gian ép mía, trung bình ở Việt Nam khoảng 153 ngày/vụ. Về tiêu chí này, Việt Nam cũng còn kém so với thời gian ép mía bình quân của những nước sản xuất đường lớn trên thế giới là 180 ngày/vụ. 

Bảng 4  - So sánh một số chỉ số  cơ bản của 
ngành mía đường Việt Nam với Thái Lan
, niên vụ 2001/2002
	Chỉ số
	Đơn vị
	Việt Nam
	Thái Lan
	Bình quân 
thế giới
	Tỷ lệ giữa VN 
và Thái Lan

	Năng suất mía cây
	tÊn/ha
	49.2
	62.5
	67
	78,7%

	Chữ đ​ường
	CCS
	9.9
	11.6
	12
	85,3%

	Tỷ lệ tiêu hao mía đư​ờng
	mÝa/®­​êng
	11.0
	9.3
	-
	1.18

	Công suất thiết kế bình quân nhà máy
	TMN
	1,900
	15,220
	6,000
	12,5%

	Hệ số tận dụng công suất thiết kế
	%
	70
	65
	-
	1.08

	Tổng sản l​ượng đư​ờng
	ngàn tấn
	1,073
	6,350
	133,900
	%

	Giá thành sản xuất đư​ờng bình quân trong 5 năm
	USD/tÊn
	337
	205
	
	1.64

	Giá bán lẻ đ​ường trắng trong n​ước, 2001
	USD/tÊn
	428
	297
	249
	1.44


Bảng 4 cho thấy trong số 8 chỉ tiêu cơ bản đưa ra so sánh thì ngành mía đường của Việt Nam thấp hơn so với ngành mía đường Thái Lan ở 7 chỉ tiêu. Chỉ duy nhất, chúng ta đạt được cao hơn so với Thái Lan ở hiệu suất tận dụng công suất thiết kế với ưu thế không đáng kể (70% so với 65%). Đối với những chỉ tiêu quan trọng nhất trong ngành chế biến đường gồm năng suất mía, tỷ lệ tiêu hao mía/đường, và nhất là giá thành sản xuất đường thì ngành công nghiệp chế biến đường của chúng ta còn kém một khoảng cách khá xa so với Thái Lan. Đơn cử, tỷ lệ tiêu hao mía để sản xuất ra 1 kg đường của Việt Nam cao hơn so với Thái Lan là xấp xỉ 20%, với 1 tấn mía các nhà máy đường ở Việt Nam chỉ sản xuất ra được 91 kg đường, trong khi các đồng nghiệp của họ ở Thái Lan sản xuất được tới 107 kg. Quan trọng nhất là chi phí sản xuất đường ở Thái Lan chỉ ở mức xấp xỉ 200 USD/tấn, trong khi giá thành bình quân ở Việt Nam ở mức 337 USD/tấn, cao hơn 64%.
Do vậy, không có gì ngạc nhiên là đường Thái Lan được nhập lậu vào Việt Nam với khối lượng đáng kể trong những năm 1999-2002. Mặc dù Việt Nam đã gia tăng đáng kể việc kiểm soát chống buôn lậu tại biên giới phía Tây Nam, tuy nhiên do giá đường nhập lậu của Thái Lan và giá đường trong nước còn chênh lệch khá xa khiến hiện tượng buôn lậu chưa có chiều hướng giảm sút. Đơn cử, từ đầu năm 2002 tình trạng đường nhập lậu ở biên giới Tây Nam diễn ra hết sức phức tạp. Vào tháng 2, 3 năm 2002 có thời điểm lượng đường nhập khẩu mỗi ngày khoảng gần 1.000 tấn.
III. Thị trường 

1. Thị trường trong nước

Một cách tổng quát, nhu cầu tiêu thụ đường của một quốc gia chịu tác động một số nhân tố chính, gồm: độ co giãn của cầu theo mức thu nhập; tốc độ gia tăng dân số; giá đường và sản phẩm thay thế đường; truyền thống văn hoá và năng lực tự cung cấp đường v.v.

· Độ co giãn của cầu theo thu nhập: Theo thống kê, ở các quốc gia đang phát triển, gia tăng thu nhập đầu người dẫn đến tăng tiêu thụ.  Trong khi đó, các quốc gia phát triển có quan hệ tỷ lệ nghịch giữa thu nhập và mức tiêu thụ đường do sự lo ngại về sức khoẻ, chế độ ăn kiêng và sự có mặt của các chất ngọt thay thế khác. 

· Mức tăng dân số: Thông thường, mức tăng dân số là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sản lượng đường tiêu thụ ở các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, đối với Việt Nam tốc độ gia tăng dân số đã giảm đáng kể trong những năm gần đây và có xu hướng giảm trong những năm tới. 

· Giá đường và sản phẩm thay thế đường: Tác động của giá đường ăn đối với mức tiêu thụ được biết đến qua độ co giãn của cầu theo giá.  Hiện nay, tại nhiều nước trên thế giới đang xu hướng gia tăng sử dụng các chất là ngọt thay thế đường như HFS  hay saccharine trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm vì giá của chúng rẻ hơn nhiều so với giá đường.
· Truyền thống văn hoá và khả năng tự cung ứng đường: Tại các nước phát triển, tiêu thụ đường trực tiếp đang có xu thế giảm như là một thay đổi về thói quen tiêu dùng.  Trái lại, việc tiêu thụ đường gián tiếp tăng lên thông qua việc tiêu thụ thực phẩm có sẵn đường như bánh, kẹo, mứt, đồ hộp và nhất là đồ uống. ở các quốc gia đang phát triển, khuynh hướng này có lẽ chưa xảy ra. Một trong những nguyên nhân cơ bản là mức tiêu thụ đường trực tiếp vẫn còn khá thấp do hạn chế về thu nhập. Do vậy, cùng với phát triển về kinh tế người dân vẫn có khả năng tăng mức tiêu thụ đường trực tiếp.

Mức tiêu thụ đường còn liên quan mật thiết đến khả năng tự cung cấp đường.  Các quốc gia có mức sản xuất đường trong nước cao thì mức tiêu thụ bình quân đầu người cao như Cu ba, Brazil, và Thái Lan.  Trái lại, ở các quốc gia phải nhập khẩu đường, thì mức tiêu dùng bình quân đầu người cũng thấp như Trung Đông và Bắc phi.

Mức tiêu thụ đường bình quân toàn thế giới là 22 kg/người/năm. Tiêu thụ đường của các nước khác nhau. Các nước phát triển bình quân tiêu thụ 30-40 kg đường/người/năm. Các nước châu á bình quân tiêu thụ khoảng 14 kg/người/năm. Trong khi đó, bình quân tiêu thụ đường của Việt Nam đang ở mức tương đối thấp chỉ khoảng 12-13 kg/người/năm. So sánh với các nước khác, Thái Lan tiêu thu bình quân đầu người khoảng 30.3 kg, Malaysia và Ôxtrâylia 50, ấn độ 15, riêng Trung quốc chỉ khoảng 7 kg
.
Mức tiêu thụ đường ăn ở Việt Nam đã tăng trưởng khá nhanh trong 10 năm qua. Theo Điều tra về mức sống dân cư Việt Nam trong năm 1992/93 thì mức tiêu thụ đường bình quân đầu người trong năm 1992 là khoảng 5 kg/người/năm (bao gồm cả tiêu thụ trực tiếp và tiêu thụ gián tiếp thông qua các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm). Như vậy, tổng lượng đường tiêu thụ trong năm này khoảng 340 ngàn tấn.
Trong số liệu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, thì bình quân trong năm 2002 cả nước tiêu thụ khoảng 86.000 tấn/tháng. Như vậy, tính cả năm lượng đường tiêu thụ cả nước là khoảng 1033 ngàn tấn đường.
Như vậy trong vòng 10 năm giai đoạn 1992/2002, lượng đường tiêu thụ cả nước tăng trung bình 11,8%/năm. Đây là mức tăng trưởng rất cao so với các nước khác trên thế giới. Theo số liệu của Trung tâm Kinh tế Quốc tế Ô-xtrâylia (CIE), thì tốc độ tăng trưởng của tiêu thụ đường toàn cầu trong hơn 20 năm qua là khoảng trên dưới 2%/năm, riêng khu vực châu á là khoảng 3,6%/năm. Mặc dù vậy, phần lớn của sự tăng trưởng này là trong những năm của thập kỷ 1990. Trong vài năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ đường đã có dấu hiệu giảm dần. Theo đánh giá của các chuyên gia, nhu cầu tiêu thụ đường của Việt Nam hiện nay tăng ở mức khoảng 6-7% hàng năm cho đến 2005.
Các số liệu điều tra hộ gia đình ở Việt Nam cho thấy mức tiêu thụ đường là tương đối khác nhau giữa các vùng trong cả nước. Mức tiêu thụ đường bình quân đầu người là cao nhất ở miền Nam, gấp rưỡi mức tiêu thụ bình quân đầu người ở miền Bắc. Thị trường đường Việt Nam có thể được phân chia theo mục đích sử dụng như sau: thị trường tiêu thụ trực tiếp (ăn)/thị trường công nghiệp (tiêu thụ gián tiếp). Khoảng trên 60% lượng đường được tiêu thụ trực tiếp tại các hộ gia đình. Trong khi phần còn lại dưới 40% thì được tiêu thụ gián tiếp thông qua các sản phẩm thực phẩm chế biến.

Kênh tiêu thụ đường 







Thị trường tiêu thụ trực tiếp

Tham gia vào hệ thống phân phối đường có vài trăm nhà buôn lớn nhỏ trên phạm vi cả nước.  Các nhà buôn này thường vừa bán buôn vừa bán lẻ (từ 50 tấn đến 2.000 tấn/năm).  Phần lớn họ có phương tiện mua hàng tận nơi sản xuất (các cơ sở tiểu thủ công hoặc các nhà máy chế biến công nghiệp) thậm chí đến tận đường biên giới Tây Nam hay phía Bắc để mua đường thâm nhập bằng con đường buôn lậu. Sau đó các nhà buôn này cung cấp đường cho những người bán lẻ, đặc biệt ở tỉnh lẻ.  Hầu hết các nhà buôn này đều có các điểm bán lẻ tại các khu buôn bán của các thành phố lớn. Trong khi đó, các nhà máy chế biến của miền Nam cũng có kho tại các thành phố lớn trong đó có cả Hà Nội để thúc đẩy việc bán các sản phẩm của họ được nhanh chóng hơn.
Thị trường tiêu thụ đường gián tiếp (các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm)
ở cấp trung ương, ngành thương mại có các công ty lớn giữ vai trò quan trọng nhưng không độc quyền như nhiều năm trước. Đây vốn là các công ty thương nghiệp và hiện nay vẫn là công ty quốc doanh. Nhà nước trao cho các công ty này một phần công tác quản lý thị trường. Các công ty thương mại nhà nước giữ một vai trò quan trọng còn là vì chúng có khả năng tài chính, cơ sở và hệ thống phân phối rất tốt. Khách hàng của các công ty thương mại này là những nhà sản xuất công nghiệp lớn như Công ty nước giải khát IBC, Coca, hay Công ty bánh kẹo Vinabico, Công ty thực phẩm Kinh Đô cũng như rất nhiều các nhà máy nhỏ khác. Trong khi đó, khả năng của các nhà sản xuất và những đại lý phân phối tư nhân thường hạn chế hơn nhiều. Tuy nhiên, gần đây để tăng cường việc tiêu thụ sản phẩm của mình nhiều nhà máy chế biến đường lớn ở miền Nam đã chủ động tham gia vào các cuộc đấu giá để bán đường cho các khách hàng tiêu thụ lớn như Coca, hay IBC. Vinamilk chủ yếu mua trực tiếp từ các nhà sản xuất. Ngoài ra, chỉ có các nhà buôn này mới có khả năng đàm phán trong những điều kiện tốt nhất việc mua đường trắng.
Thị trường đường công nghiệp được phân chia rõ rệt làm 4 phần tương đối ngang nhau.  Trong đó 3 ngành sữa & kem, bánh kẹo, nước ngọt chiếm 3 phần lớn nhất, phần còn lại là dành cho các ngành công nghiệp chế biến khác (chế biến rau quả, rượu bia, y tế,…).

Nhu cầu tiêu thụ đường của ngành công nghiệp nước ngọt hiện đang tăng rất mạnh và là thị phần năng động nhất trong toàn bộ thị trường công nghiệp.  Với mức tăng trưởng cao, ngành công nghiệp nước ngọt chiếm vị trí số 1 trong thị trường tiêu thụ đường gián tiếp.  Hiện nay, ngành công nghiệp nước ngọt tiêu thụ khoảng 31,3% tổng lượng đường được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến.  Thị trường này tăng trưởng chủ yếu nhờ 2 công ty nước giải khát lớn là Coca và IBC Pepsi.  Chỉ riêng 2 công ty lớn này chiếm 90% tổng nhu cầu của toàn ngành công nghiệp nước ngọt.  Với điều kiện khí hậu của nước ta, đồng thời với việc người tiêu dùng Việt Nam đang làm quen dần với một số sản phẩm nước ngọt, khu vực này vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. 
Cách đây không lâu, các sản phẩm sữa (và kem) là thị trường tiêu thụ đường quan trọng nhất. Đến nay, khu vực này chiếm 26,2% tổng nhu cầu công nghiệp, chỉ đứng thứ 2 sau ngành công nghiệp nước ngọt.  Trong đó, Công ty Vinamilk đang dần dần trở thành đơn vị tiêu thụ chính, chiếm 2/3 tổng nhu cầu của khu vực này. Công ty Vinamilk tiêu thụ chủ yếu là đường tinh luyện với Công ty đường Biên hoà là nguồn cung cấp chính.  

Bánh quy và kẹo thường gắn liền với nhau, bởi vì phần lớn các xí nghiệp đều sản xuất cả bánh quy và kẹo.  Hiện nay, phần lớn các nhà máy chế biến đường lớn đều có dây chuyền sản xuất bánh kẹo.  Theo truyền thống thì ngành sản xuất bánh kẹo luôn giữ vai trò quan trọng nhất trong thị trường đường công nghiệp.  Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, ngành này tăng trưởng rất thấp, chỉ còn chiếm 1/4 thị trường tiêu thụ công nghiệp. Trong những năm tới, tốc độ tăng trưởng của khu vực này cũng sẽ không thể có sự đột biến lớn, và như vậy thị phần của nó cũng theo xu hướng thu hẹp lại.

Tiếp theo các ngành công nghiệp chế biến này là các ngành chế biến thực phẩm khác có mức tiêu thụ thấp hơn nhiều: hoa quả đóng hộp với 15-20 nghìn tấn/năm, ngành rượu bia tiêu thụ khoảng 30 nghìn tấn/năm.
Sự phát triển của thị trường công nghiệp rất mới mẻ và rất mạnh mẽ, mức tăng trưởng trung bình hàng năm là rất cao. Phần lớn lượng tăng trưởng nằm trong khu vực sản xuất nước giải khát. Thị trường đường công nghiệp chính là động lực thúc đẩy cho nhu cầu tiêu thụ đường ăn của Việt Nam trong những năm vừa qua cũng như là thời gian tới đây.
Thị trường đường ở Việt Nam có các đặc điểm chính sau:
· có rất nhiều loại sản phẩm trên thị trường (đường tinh luyện, đường trắng đồn điền, đường thô công nghiệp, đường thô và đường trắng tiểu thủ công, đường không tách mật, sản phẩm nhập khẩu).  Ngoài ra hiện nay còn có cả nha.

· nguồn gốc sản phẩm rất đa dạng.

· thiếu vắng tác nhân có tầm cỡ cả về cung lẫn cầu.  Đơn vị bán nhiều nhất là Biên hoà cũng không vượt quá 14% toàn bộ thị trường.  Đơn vị tiêu thụ mạnh nhất là Vinamilk tiêu thụ không quá 10%.
· Thị trường cạnh tranh khá gay gắt giữa các nhà máy đường, giữa đường công nghiệp với đường thủ công. Cò nhiều niên vụ đã xảy ra hiện tượng bán phá giá để tranh giành thị trường, nhất là thị trường của các ngành công nghiệp thực phẩm.
Tình hình xuất nhập khẩu đường


Cho tới gần đây, Việt Nam vẫn là một nước nhập khẩu đường với số lượng lớn. Kể từ khi Việt Nam thực hiện chương trình 1 triệu tấn đường thì khối lượng đường nhập khẩu có sự biến động mạnh qua các năm mặc dù lượng đường sản xuất trong nước tăng mạnh.  Kể từ năm 1999, khi sản xuất đường trong nước hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước thì lượng đường nhập khẩu giảm xuống rõ rệt. Thực tế, theo số liệu chính thức Việt Nam vẫn nhập khẩu khoảng 12,5 ngàn tấn đường thô để chế biến cho xuất khẩu tuy nhiên do giá xuất khẩu quá thấp nên đã không tái xuất được. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý là trong năm 1999 một số lượng đáng kể đường được nhập lậu vào Việt Nam tuy nhiên không có số liệu tin cậy về lượng nhập lậu. Trong năm 2000, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tổng số đường xuất khẩu là khoảng 70.000 tấn. Các thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam bao gồm: Trung quốc, Singapore, Phippine. Theo số liệu gần đây, trong năm 2001 các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu được trên 100.000 tấn. Các nước nhập khẩu đường của Việt Nam bao gồm: Philippine, Irak, Campuchia và Singapore. Tuy nhiên, cần lưu ý là trong số này có một lượng không nhỏ là đường tạm nhập tái xuất.

Bảng 4 - Lượng đường nhập khẩu (xuất khẩu) của Việt Nam

	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	124.400
	175.500
	20.000
	72.000
	125.000
	12.500
	-70.000


Xu hướng giá đường trong nước
Đồ thị 6 – Cân đối cung cầu về đường và giá thị trường trong nước, 1995-2002
[image: image7.emf]0

200

400

600

800

1000

1200

19951996199719981999200020012002

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Tiêu thụ

(ngàn tấn)

Sản lượng 

(ngàn tấn)

Giá bán lẻ RS 

(®/kg)


Trong những năm qua, giá đường trong nước của Việt Nam luôn cao hơn nhiều so với giá đường nhập khẩu tương đương, và nhất là giá đường thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia của CIE và FAO thì giá bán buôn đường trong nước Việt Nam bình quân cao hơn giá nhập khẩu tương đương khoảng 56,5% trong giai đoạn từ 1994 đếnn1999. (Giá nhập khẩu tương đương tại cảng Việt Nam là giá thế giới cộng thêm chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các chí khác có liên quan, tuy nhiên chưa bao gồm thuế nhập khẩu). Như trong niên vụ 1998/99, giá bán đường trong nước khoảng 430 USD/tấn, trong khi đó giá đường nhập cảng tại Việt Nam vào thời điểm đó chỉ khoảng 253 USD/tấn. 

Tuy nhiên, trong năm 2000 giá đường trong nước đã giảm đáng kể và chỉ cao hơn đôi chút so với giá nhập khẩu tương đương tại cảng. Tại niên vụ 1999/2000, do sản xuất trong nước tăng quá mạnh vượt xa nhu cầu tiêu thụ trong nước. Tình trạng ứ đọng sản phẩm của các nhà máy chế biến đường và việc nhập khẩu đường lậu qua biên giới đã khiến các nhà máy buộc phải hạ giá bán để có thể tiêu thụ sản phẩm. 
Sau đó, vào nửa cuối năm 2000 và bước sang năm 2001, giá đường phục hồi trở lại do sản xuất đường công nghiệp trong nước giảm sút (thấp hơn 15% so với niên vụ 1999/2000) tạo ra cân bằng cung cầu ở mức có lợi hơn cho các nhà sản xuất đường. Thêm vào đó, giá đường trên thế giới cũng tăng đáng kể trong năm 2001.
Tình hình tiêu thụ đường trong niên vụ 2001-02 có nhiều diễn biến phức tạp. Vào đầu vụ ép (tháng 10/2001) giá đường trắng loại 1 trong nước khoảng 5.900 – 6.100 đ/kg, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất đường trong nước. Từ thời điểm chính vụ (tháng 1/2002), do yếu tố cung-cầu trong nước và tình trạng đường nhập lậu chưa ngăn chặn được một cách triệt để, nên giá đường xuống thấp và đang tiếp tục có xu hướng giảm trong cả năm 2002, đến cuối năm 2002 chỉ còn khoảng 4.400 đ/kg. 
2. Thị trường đường thế giới

Tổng sản lượng đường thế giới trong niên vụ 2001/02 ước đạt 133,9 triệu tấn, tăng khoảng 3,6 triệu tấn hay 2,8% so với niên vụ trước đó. Sản lượng đường trên thế giới tăng chủ yếu là do sản lượng đường tăng mạnh ở 3 nước là Brazil, Thái Lan và Trung Quốc. Trong đó, sản lượng đường tăng nhiều nhất ở Brazil với mức 5,3 triệu tấn; Thái Lan tăng 1,29 triệu tấn và Trung Quốc tăng 1,02 triệu tấn. Tổng khối lượng đường xuất khẩu trong niên vụ 2001/02 ước tính ở mức 40,4 triệu tấn, tăng 2,8 triệu tấn so với niên vụ trước đó. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính, sản lượng đường thế giới trong niên vụ 2002/03 sẽ đạt mức kỷ lục 138,8 triệu tấn. Khối lượng đường xuất khẩu trên toàn thế giới trong niên vụ tới sẽ lên mức 43,8 triệu tấn. Trong đó, nước xuất khẩu lớn nhất là Brazil có thể đạt mức xuất khẩu 13,1 triệu tấn, tiếp theo là EU với khoảng 5,8 triệu tấn, đứng thứ ba là Thái Lan với khối lượng xuất khẩu đạt khoảng 4,6 triệu tấn.
Trong vòng 10 năm qua, tiêu thụ đường trên thế giới tăng tương đối ổn định ở mức 1,9% bình quân hàng năm. Nhu cầu tiêu thụ đường trong niên vụ 2001/02 cũng ổn định ở mức xẫp xỉ 132 triệu tấn, tăng khoảng 1,7% so với vụ đường trước đó. Dự tính trong năm 2002/03, tiêu thụ đường thế giới sẽ ở mức 133,2 triệu tấn. Tiêu thụ đường trong niên vụ tới sẽ tăng nhiều nhất ở châu á, đặc biệt là ấn độ, tiếp sau đó là Hàn Quốc và Malaysia cũng tăng đáng kể. 

Trong niên vụ 2001/02 các nước nhập khẩu đường lớn nhất trên thế giới bao gồm: Mỹ (xấp xỉ 1,4 triệu tấn), Canada (1,2 triệu tấn), EU (xấp xỉ 2 triệu tấn); Liên bang Nga (4,8 triệu tấn niên vụ 2001/02); Indonêsia (1,5 đến 1,6 triệu tấn hàng năm); Nhật Bản (xấp xỉ 1,5 triệu tấn hàng năm), Trung Quốc (khoảng 1,4 triệu tấn), Ai Cập với 650 nghìn tấn. Tổng cộng các nước này hàng năm nhập khẩu khoảng 14,4 triệu tấn đường, chiếm khoảng 40% tổng lượng đường nhập khẩu trên toàn thế giới.
Đồ thị 7 – Nhập khẩu đường trên thế giới, niên vụ 2001/02
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Về phía cung, các nước xuất khẩu đường lớn trên thế giới bao gồm: Cu Ba (xấp xỉ 3 triệu tấn hàng năm) và có xu hướng giảm dần; Brazil (11,6 triệu tấn năm 2001/02 và dự báo tăng lên khoảng 13,1 triệu tấn niên vụ 2002/03); EU (4,2 triệu tấn năm 2001/02 và tăng lên 5,8 triệu tấn niên vụ 2002/03); Cộng hoà Nam Phi (xấp xỉ 1,3 triệu tấn hàng năm); Thái Lan (4,3 triệu tấn niên vụ 2001/02 và 4,6 triệu tấn niên vụ 2002/03), Ôxtrâylia (3,4 triệu tấn niên vụ 2001/02, tăng lên 3,86 triệu tấn). Tổng cộng 6 nước này hàng năm xuất khẩu khoảng 26 triệu tấn đường, chiếm xẫp xỉ 65% tổng lượng đường xuất khẩu trên toàn thế giới.
Đồ thị 8 – Xuất khẩu đường trên thế giới, niên vụ  2001/02
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Không còn nghi ngờ nữa, hiện nay đang có khó khăn trong việc tìm kiếm một giải pháp tiêu thụ.  Việc cung vượt cầu đã làm trầm trọng vấn đề, do vậy một trong những giải pháp cho thời gian tới là phải giảm sản lượng đường thế giới.
Giá thế giới thời gian những năm qua

Giá đường trên thị trường quốc tế nổi tiếng là hay thay đổi.  Sự dao động này xảy ra vì thị trường đường thế giới là thị trường dư thừa tức là phần lớn đường bán ra thị trường quốc tế là đường dư thừa do trong nước không tiêu thụ hết, chứ không như các thị trường hàng hoá khác.  Dưới 30% tổng lượng đường sản xuất được buôn bán trên thị trường quốc tế, và chỉ 80% của đường mậu dịch là được bán ở mức giá phổ biến trên thế giới.

Tính biến động của thị trường đường thế giới là lý do chủ yếu của sự can thiệp rộng rãi của chính phủ vào thị trường đường trong nước.  Nhiều chính phủ coi sự ổn định giá cả là cần thiết để người trồng mía gắn bó lâu dài với việc trồng mía hoặc củ cải đường, và để người chế biến đầu tư lớn vào sản xuất.  Vì vậy, đường là một trong những hàng hoá chịu điều tiết nhiều nhất trên thế giới, và có hàng loạt các chính sách quản lý công nghiệp đường trên thế giới.

Phần lớn các nước sản xuất đường cố gắng hỗ trợ giá đường nội tiêu thông qua đánh thuế nhập khẩu ở mức cao.  Để đảm bảo rằng giá đường trong nước được hỗ trợ ở mức giá bao gồm cả thuế nhập khẩu, chính phủ nhiều nước cũng áp dụng hệ thống hạn ngạch thuế quan để hạn chế đường nhập khẩu.

Do vậy, thực tế trên thế giới giá đường không thực sự phản ánh quan hệ cân bằng cung cầu về đường mà do bị ảnh hưởng mạnh chính sách trợ cấp sản xuất trong nước của nhiều nước nhất là các nước EU, trực tiếp hay gián tiếp. Vì lẽ đó, thực tế chỉ có một số rất ít các nước có khả năng sản xuất đường với giá thành thấp hơn giá đường quốc tế, như Brazil, Ôxtrâylia và Thái Lan trong tổng số hơn 60 nước sản xuất đường trên toàn thế giới.
Diễn biến giá đường thế giới được mô tả trong đồ thị số 9. Hơn 12 năm qua, giá thế giới ổn định hơn trong các giai đoạn trước đó và đạt trung bình hơn 11 US cents/ pound (khoảng 240 USD/tấn). Những thay đổi về cơ cấu diễn ra vào những năm 1980 và đầu những năm 1990 đã ổn định hoá giá đường quanh mức trung bình thấp hơn. Cụ thể, các cải cách về chính sách ở các nước xuất khẩu hiệu quả như Australia, Brazil và Thái lan đã giúp xuất khẩu nhiều hơn sản phẩm đường chi phí thấp cho thị trường thế giới. Hơn một thập kỷ qua, giá thế giới chịu ảnh hưởng của chi phí sản xuất ở các nước này. (Borrel và Pearce 1999).

Đồ thị 9 - Giá đường trên thế giới trong 50 năm qua

 Đơn vị: (US$/pound)
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Giá thế giới trong tương lai

Giá thế giới trong tương lai không dễ phỏng đoán. Tuy nhiên, hai yếu tố chính có thể ảnh hưởng tới giá thế giới.

Thứ nhất là xu hướng giảm giá của tất cả các nông sản thực phầm. Điều này là do năng suất và hiệu quả sản xuất các mặt hàng nông sản tăng nhanh hơn so với nhu cầu tiêu thụ của toàn thế giới. Nếu không có sự sụt giảm giá đáng kể thì tình hình này sẽ dẫn đến sản xuất tăng quá nhanh so với tiêu thụ và dự trữ sẽ tăng. 

Yếu tố quan trọng thứ hai là vai trò của bảo hộ mậu dịch đối với thị trường đường thế giới. Trong tất cả các mặt hàng nông sản, thị trường đường thế giới là một trong những thị trường bị bóp méo nhất do bảo hộ thương mại. Chính phủ của nhiều nước trên thế giới duy trì chính sách bảo hộ sản xuất trong nước thông quan hàng rào thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu, và trợ giúp xuất khẩu đã kìm hãm sự phát triển của thương mại đường toàn cầu. Việc bãi bỏ các hàng rào bảo hộ sẽ dẫn đến sản xuất tụt giảm ở những nước có mức bảo hộ cao, sản xuất không hiệu quả, và đồng thời sẽ làm tăng đáng kể mức tiêu thụ đường ở những nước đó. Nhu cầu nhập khẩu gia tăng sẽ khiến giá đường trên thế giới tăng. Dự báo trong những năm tới quá trình tự do hoá thương mại sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và giá đường quốc tế. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia của CIE và FAO, nếu thực hiện tự do hoá hoàn toàn thị trường đường của nhiều nước thì giá đường trên thế giới sẽ tăng khoảng từ 30 đến 40%. 
Bảng 5 - Dự báo giá đường trên thị trường thế giới năm 2005.

	
	Giá đường RE (USD/tấn)
	Các kịch bản năm 2005

	
	1993
	1995
	1997
	1999
	2001
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	USD/tÊn
	232
	321
	252
	202
	249
	386
	287
	296
	270
	315
	272


Trong đó:

(1)
Tự do hoá hoàn toàn;

(2)
Tự do hoá từng phần;

(3)
Tự do hoá hoàn toàn ở các nước phát triển;

(4)
Tự do hoá từng phần ở các nước phát triển;

(5)
Tự do hoá hoàn toàn ở các nước đang phát triển;

(6)
Tự do hoá từng phần ở các nước đang phát triển

Tuy nhiên, cần phải thực tế khi thấy rằng khả năng mà tất cả các nước bãi bỏ các hàng rào thuế và phi thuế trong vòng 5 hoặc 10 năm tới là thấp. Hiện nay đang diễn ra vòng đàm phán Doha để tiếp túc quá trình tự do hoá thương mại thế giới, trong đó có ngành nông nghiệp. Nhiều kiến nghị đã tập trung vào việc tiếp tục cắt giảm thuế nhập khẩu (theo hướng không có dòng thuế nào cao hơn 25%) và nhất là giảm mạnh hỗ trợ sản xuất trong nước. Nếu các nước, nhất là khối EU đạt được sự đồng thuận về tự do hoá thương mại nhất là ở hai khía cạnh tiếp cận thị trường và trợ cấp trong nước vào năm 2005 khi kết thúc vòng đàm phán Doha, thì có nhiều khả năng giá đường trên thế giới sẽ hồi phục lại ở mức cao.

Do tác động của cả hai yêu tố trên, dự báo trong 5 năm tới giá mặt hàng đường trên thế giới sẽ có thể tăng nhẹ và đạt mức 287 USD/tấn, với điều kiện tất cả các nước thành viên của WTO phải thực hiện đúng cam kết giảm dần bảo hộ và trợ cấp sản xuất trong nước đối với mặt hàng này./.
	Phụ lục 1 – Diện tích, năng suất và sản l​ượng mía theo vùng


	 
	 
	Đơn vị
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	§BSH
	Diện tích
	nghìn ha
	         3.4 
	         4.5 
	         4.1 
	         3.8 
	         3.2 
	         3.0 

	
	N/ suất
	tÊn/ha
	       49.3 
	       42.3 
	       39.0 
	       39.2 
	       43.8 
	       45.8 

	
	S/ lượng
	nghìn tấn
	      168.0 
	      190.4 
	      159.8 
	      148.9 
	      140.3 
	      137.5 

	Đông Bắc
	Diện tích
	nghìn ha
	       9.30 
	       10.2 
	       12.2 
	       13.7 
	       17.2 
	       17.9 

	
	N/ suất
	tÊn/ha
	       29.0 
	       34.5 
	       36.6 
	       35.6 
	       39.6 
	       39.3 

	
	S/ lượng
	nghìn tấn
	      269.8 
	      352.4 
	      446.6 
	      488.3 
	      681.4 
	      703.0 

	Tây Bắc
	Diện tích
	nghìn ha
	         6.2 
	         7.5 
	         9.8 
	       10.2 
	       12.2 
	       10.5 

	
	N/ suất
	tÊn/ha
	       38.6 
	       44.0 
	       45.0 
	       38.7 
	       45.5 
	       45.8 

	
	S/ lượng
	nghìn tấn
	      239.1 
	      330.2 
	      441.5 
	      395.1 
	      555.7 
	      481.0 

	Bắc Trung 
Bộ
	Diện tích
	nghìn ha
	       10.7 
	       15.5 
	       21.7 
	       32.5 
	       50.1 
	       53.4 

	
	N/ suất
	tÊn/ha
	       52.7 
	       51.0 
	       56.2 
	       47.1 
	       52.8 
	       51.4 

	
	S/ lượng
	nghìn tấn
	      566.2 
	      790.3 
	   1,220.1 
	   1,529.5 
	   2,648.0 
	   2,743.0 

	Duyên hải 
NTB
	Diện tích
	nghìn ha
	       44.5 
	       47.4 
	       48.5 
	       55.3 
	       62.0 
	       57.2 

	
	N/ suất
	tÊn/ha
	       40.2 
	       43.9 
	       42.8 
	       44.3 
	       46.2 
	       43.7 

	
	S/ lượng
	nghìn tấn
	   1,786.8 
	   2,081.9 
	   2,075.2 
	   2,451.0 
	   2,865.5 
	   2,496.9 

	Tây Nguyên
	Diện tích
	nghìn ha
	       14.5 
	       20.1 
	       22.4 
	       20.3 
	       31.0 
	       25.5 

	
	N/ suất
	tÊn/ha
	       41.8 
	       47.1 
	       41.0 
	       40.4 
	       49.4 
	       42.8 

	
	S/ lượng
	nghìn tấn
	      606.5 
	      946.6 
	      918.3 
	      820.0 
	   1,530.7 
	   1,091.8 

	Đông Nam 
Bộ
	Diện tích
	nghìn ha
	       38.3 
	       39.8 
	       49.5 
	       54.3 
	       65.9 
	       53.7 

	
	N/ suất
	tÊn/ha
	       43.9 
	       42.2 
	       45.1 
	       45.5 
	       45.7 
	       45.3 

	
	S/ lượng
	nghìn tấn
	   1,679.1 
	   1,680.3 
	   2,231.5 
	   2,472.1 
	   3,009.6 
	   2,432.4 

	§BSCL
	Diện tích
	nghìn ha
	       98.0 
	       92.0 
	       88.8 
	       92.9 
	      102.6 
	       81.1 

	
	N/ suất
	tÊn/ha
	       55.0 
	       55.0 
	       49.9 
	       59.6 
	       61.7 
	       61.1 

	
	S/ lượng
	nghìn tấn
	   5,395.7 
	   5,058.2 
	   4,427.9 
	   5,538.6 
	   6,329.0 
	   4,958.7 

	Cả n​ước
	Diện tích
	nghìn ha
	      224.8 
	      237.0 
	      257.0 
	      283.0 
	      344.2 
	      302.3 

	
	N/ suất
	tÊn/ha
	       47.6 
	       48.2 
	       46.4 
	       48.9 
	       51.6 
	       49.8 

	
	S/ lượng
	nghìn tấn
	 10,711.2 
	 11,430.3 
	 11,920.9 
	 13,843.5 
	 17,760.3 
	 15,044.3 


Phụ lục 2 – Phân bổ các nhà máy đường ở Việt Nam
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Hộp 1 – Sự biến động giá thu mua mía trong những năm qua


Nhìn lại những vụ mía vừa qua, nhất là vụ mía năm 1999-2000, chúng ta thấy rằng người trồng mía bao giờ cũng bị thiệt thòi. Tuy là các nhà máy có ký kết hợp đồng hẳn hoi song khi thời tiết lũ lụt, hoặc hạn hán, hay khi giá đường lên xuống theo xu hướng chung của thế giới thì mọi tổn thất đều do người trồng mía gánh chịu. Điển hình như vụ mía năm 1998/99 là lúc nhiều nhà máy đi vào hoạt động, cuộc chiến thu mua mía diễn ra sôi động giữa các nhà máy chế biến đường với nhau. Cuộc chiến còn diễn ra đối với các lò đường thủ công trên khắp mọi miền đất nước. Khi đó, các nhà máy đối phó với các lò đường thủ công bằng cách ứng trước tiền. Và vào thời điểm đó nhiều nhà làm đường thủ công đã phải nghỉ việc. Bù lại người trồng mía thu lãi cao nhờ giá thu mua mía của các nhà máy có lợi cho người sản xuất. 


Nhưng tới vụ 1999/2000, mía rớt giá. Vì trước lợi nhuận từ việc trồng mía của vụ trước nhiều hộ đổ xô vào trồng mía bất chấp quy hoạch và cũng không quan tâm tới nguồn giống ở đâu? Trữ đường chỉ đạt từ 5 đến 6 CCS người ta vẫn trồng. Vì vậy, vụ mía đường năm đó rớt giá thảm hại. Tại Đăk Lăk, nhiều gia đình trồng mía đã phải bán cho tư thương với giá 110.000 đ/tấn, nhưng phải tự chặt đưa lên xe. Thế mà vẫn còn hơn 500 ha mía bỏ hoang không thu hoạch và cũng không bán được. Tại Nha Trang, giá mía khonảg 150.000 đ/tấn. Nhiều hộ chặt mía trước ngồi chờ không có xe đã để khô trên ruộng.


Từ chỗ thừa mía không ai thu mua, nên vụ mía sau 2000/01, các hộ nông dân không ai bảo ai tự mình cứu lấy mình nên đồng loạt chuyển đổi cây trồng khác, chặt bỏ mía cây không nuối tiếc. Do đó, vụ mía này dù các nhà máy đường nâng giá liên tục, có nơi lên tới 270.000 ®, đến 300.000 đ/tấn mà vẫn không có mía nguyên liệu để mua. Nhiều nhà máy phải ngưng hoạt động vì thiếu nguyên liệu. Điển hình như nhà máy đường Cam Ranh (Khánh Hoà) phải ngưng hoạt động từ tháng 3/2001. Nhà máy đường KCP tại Thừa Thiên Huế phải di chuyển vào tỉnh khác nên 4500 ha mía cây phải bỏ hoàn vì không có ai thu mua.


Thời Báo Kinh tế Việt Nam.
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Người bán buôn (bao gồm các công ty thương mại)
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Hộ nông dân trồng mía








Người tiêu dùng đường trực tiếp
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Các nhà máy chế biến đường








� Nguồn: Công ty Tư vấn Ersuc, “Nghiên cứu ngành mía đường Việt Nam đến 2010-2020”, tập 1, Bộ Nông nghiệp và PTNT/CƠ quan phát triển Pháp, tháng 5/1999;


� Nguồn: Niên giám thống kê các năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT.


� Nguồn: Niên giám thống kê


� Nguồn: Tạp chí thị trường giá cả, 3/2001, trang 3.


� Nguồn: Trung tâm Kinh tế Quốc tế (CIE), FAO


� Nguồn: FAO


� Nguồn: Trung tâm Kinh tế quốc tế (CIE), “Vietnam Sugar: Where next?”, Báo cáo chuẩn bị cho Ngân hàng thế giới, 6/2001


� Nguồn: Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mía đường; Báo cáo Tổng kết sản xuất mía đường vụ 2000/01


� Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mía đường, 8/2000;


� Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội đồng Mía đường Thái Lan 


� Cần lưu ý là ở Trung Quốc xu hướng tiêu dùng chất làm ngọt  nhân tạo ngày càng tăng vì rẻ hơn đường rất nhiều đường  (giá của lượng saccharine tương đương với một tấn đường chỉ có 12 USD). Nhiều ngành công nghiệp chế biến thực phẩm như nước giải khát, bánh kẹo đang chuyển dần sang sử dụng các chất làm ngọt thay thế để giảm giá thành sản xuất. Năm 1998, nhu cầu về chất saccharin, một chất đang được đại bộ phận dân chúng ở vùng nông thôn Trung quốc tiêu dùng, lên tới 40.000 tấn.  Khối lượng này tương đương với 4-5 triệu tấn đường.


� Nguồn: Báo cáo 5 năm chương trình mía đường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2000


� Nguồn: FAO
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				1994/1995		1995/1996		1996/1997		1997/1998		1998/1999

		Diện tích (ngàn ha)		171.1		224.8		237.0		250.0		283.0

		Năng suất (tấn/ha)		45.0		47.6		48.1		47.6		48.8

		Sản lượng mía (triệu tấn)		7.7		10.7		11.4		11.9		13.8

		Sản lượng		354.0		460.0		520.0		552.0		752.5

		Nhu cầu		583.4		614.4		638.5		658.5		702

		Giá đường kính trong nước		624		581		589		547		343

		Lượng đường thừa (ngàn tấn)		-229		-154		-119		-107		51

		Lượng đường nhập khẩu(ngàn tấn)		145.5		15.9		72		122		200

		Giá đường kính trong nước (VNĐ/kg)				6316		7013		7209		4800

		Tỷ giá (VNĐ/USD)		11043		11038		11903		13179		14000
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